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I. GiớI THIỆU MÔ HÌNH MIKE BASIN

1.1  Giới thiệu về công cụ lập mô hình lưu vực sông

Cơ sở của việc tiến hành thực hiện các nghiên cứu tài nguyên nước trên phạm vi lưu vực thay vì chỉ nghiên cứu trên phạm vi tiểu vùng là do sự ghi nhận rằng tài nguyên nước và tài nguyên đất của một lưu vực là các thực thể thống nhất chính vì thế chúng buộc phải được nghiên cứu trên phạm vi lưu vực để tránh những mâu thuẫn trong việc sử dụng tài nguyên nước trong tương lai.

Quản lý và quy hoạch lưu vực sông có thể được hiểu theo nghĩa rộng là các nỗ lực nhằm xác định việc sử dụng tối ưu nguồn nước có sẵn với những áp lực về đất đai, nông nghiệp, áp lực về các công trình trong lưu vực và áp lực xã hội. Vì có vô số các lựa chọn phát triển tài nguyên nước khác nhau, do những xung đột về việc sử dụng một nguồn tài nguyên nào đó giữa các công trình riêng lẻ và cuối cùng là do sự phụ thuộc lẫn nhau giữa tài nguyên đất, nước và sử dụng đất, quản lý tổng hợp lưu vực sông trong thực tế là một nhiệm vụ phức tạp.

Quy hoạch phát triển tài nguyên nước trong tương lai của một lưu vực sông yêu cầu những kết luận từ nhiều nghiên cứu các lĩnh vực riêng lẻ hợp lại và tổng hợp trong một khung phân tích tổng hợp. 

Công cụ quản lý tài nguyên nước như MIKE BASIN và MIKE INFO Land & Water (MILW) tập trung vào việc trình bày trên diện lưu vực rộng về khả năng có sẵn của nước và người sử dụng nước tiềm năng trên lưu vực, công cụ này có thể mang đến một phạm vi nào đó của khung công việc nêu trên.

1.2 Giới thiệu về MIKE BASIN

MIKE BASIN là một mô hình mô phỏng phân bố nước thể hiện tính thuỷ văn của lưu vực về mặt thời gian và không gian. Về mặt kỹ thuật, đó là một mô hình mạng sông trong đó sông và các nhánh sông chính được hiển thị bằng một mạng lưới các nhánh và nút. Nhánh sông biểu diễn cho các dòng chảy riêng lẻ trong khi đó các nút thì biểu diễn các điểm tụ hội của sông, điểm chuyển dòng hoặc là vị trí mà ở đó có diễn ra các hoạt động liên quan đến nước hay những vị trí quan trọng mà kết quả mô hình yêu cầu.

MIKE BASIN và MIKE INFO Land & Water (MILW) xây dựng trên nền tảng và tận dụng các chức năng của  ArcView’s GIS. Quan trọng là chúng thêm được yếu tố thời gian cho các thông tin về không gian lưu trong GIS. 

MIKE INFO Land & Water (MILW) là một chuỗi các công cụ cho phép người sử dụng quản lý các dữ liệu không gian và thời gian cho các đề án về phân tích toàn diện hệ thống đất và nước. Những công cụ này được sử dụng trong môi trường ArcView GIS.

Land Classification: Công cụ phân loại địa hình (cao độ, độ dốc, và địa mạo) của đất dựa vào mô hình cao độ số cũng như các công cụ xác định thời điểm bắt đầu, kết thúc và thời gian của mùa trồng trọt và nguy cơ sương muối trong một diện tích dựa vào các số liệu khí tượng. Một wizard sẽ phủ số lượng bất kỳ các tiêu chí để tạo ra bản đồ phân loại đất cuối cùng (hay sử dụng của đất).

Công cụ Import and Transform Tools: Cho phép người sử dụng nhập một loạt các dạng dữ liệu ngoại trú phù hợp cho đánh giá và quản lý nguồn nước (ArcInfo, Corine land cover data, DEM từ các khảo sát địa lý của Mý, MIKE 11 network files). Ngoài ra còn có công cụ quy chiếu dữ liệu ô lưới raster.

Công cụ Sampling Point Tools: Một loạt công cụ quản lý dữ liệu từ các trạm khí tượng thuỷ văn hoặc trạm đo chất lượng nước trong GIS. Dữ liệu chuỗi thời gian của các trạm đo được lưu dưới dạng *.dfs0. Ngoài ra, công cụ Sampling point cung cấp liên kết tới DIMS cơ sở dữ liệu trực tuyến và tiếp cận tới nhiều công cụ xử lý chuỗi thời gian mạnh khác. Với những tiếp cận đó, người sử dụng có thể kiểm tra, so sánh và tạo các đồ hoạ dữ liệu trực tiếp trong. Chuỗi thời gian có thể được phân tích và có thể thu được các thống kê từ số lượng lớn các trạm đo. Rating curve calculations và extreme value analyses cũng nằm trong số các công cụ chuỗi thời gian.

Catchment Delination: Trợ giúp người sử dụng tạo lưu vực và các diện tích lưu vực, đường dòng chảy và bản đồ mạng lưới. Có thể kết hợp sử dụng với MIKE BASIN.

Surface Tools: Được sử dụng để tạo bề mặt ô lưới từ thông tin điểm dùng nhiều phép nội suy khác nhau hoặc tạo các hệ số trọng số dùng phương pháp Thiessen hoặc đường đẳng trị mưa. Ngoài ra, mặt cắt địa hình dọc theo một đường cụ thể nào đó cũng được tạo ra. 

Vector and Grid Tools: Là một số các công cụ hữu ích làm việc và xử lý các shapetheme và ô lưới trong ArcView.

1.3  Graphical User Interface - Giao diện người dùng đồ hoạ

MIKE BASIN và MILW sử dụng giao diện người dùng đồ hoạ (GUI) kết nối cơ chế tính toán MIKE BASIN với ArcView GIS. Giao diện được xây dựng trong môi trường ArcViewTM và làm việc có sử dụng đến các chức năng của ArcViewTM. ứng dụng MIKE BASIN sử dụng một ArcViewTM GUI tuỳ biến. Tổng hợp trong môi trường ArcView đảm bảo rằng các chức năng đầy đủ của ArcView được duy trì. Vì một vài chức năng giao diện của MIKE BASIN và MILW sử dụng hỗ trợ của ArcView nên người sử dụng phải làm quen với ArcView. Hỗ trợ chung về ArcView xin hãy xem phần hướng dẫn sử dụng ArcView (ArcView users guide) và hỗ trợ trực tuyến ArcView on-line.

1.4 Time series editor - Biên tập chuỗi số liệu

MIKE BASIN sử dụng time-series editor TSedit (phần mềm DHI) cho dữ liệu chuỗi thời gian đầu vào. Dữ liệu có thể được nhập vào editor từ files định giới có định dạng ASCII hoặc .dfs0. Time Series Editor hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng và đồ thị. Tất cả công việc chỉnh sửa đồ hoạ, zooming, v.v... đều có thể được tiến hành khi phần hình hoạ của cửa sổ ở dạng kích hoạt. Kích vào cửa sổ để kích hoạt cửa sổ đó. Sau đó thì tất cả các nút và trình đơn mà trước đó hình màu xám sẽ trở thành dạng kích hoạt.

Thông thường, khi xử lí số liệu trên Excel sẽ thuận tiện và sau đó sử dụng chức năng cut và paste trên cửa sổ để nhập dữ liệu từ bảng Excel vào Time Series Editor. Nếu bạn thích làm việc trên bảng Excel, bạn có thể copy nội dung từ Time Series Editor vào Excel làm công tác chỉnh sửa trên đó. Dates/times có thể được copy trực tiếp từ Excel sang TSEdit.
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Hai hộp hội thoại TSedit quan trọng và hay được sử dụng là:

Properties dialog - Hộp thoại properties:
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Trong hộp hội thoại này xác định loại và đơn vị của chuỗi thời gian. Có thể chèn thêm hoặc nối thêm từ hộp hội thoại này. Hộp hội thoại properties được truy cập từ trình đơn Edit.

Trình đơn Select Items
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 Số các hình hoạ được hiển thị có thể được chọn trong hộp hội thoại Select Items, truy cập bằng cách kích chuột phải vào cửa sổ hình hoạ hoặc từ trình đơn View. 

Lưu ý: TSEdit áp dụng công nghệ Mô hình đối tượng thành phần (Component Object Model (COM). Có một vài phương pháp được sử dụng  để chế tác chuỗi thời gian có sẵn và có thể được gọi ra bằng chương trình Visual Basic. Vì MIKE BASIN có thể chạy bằng Visual Basic nên hoàn toàn có thể chạy MIKE BASIN trong trạng thái bó (batch mode) để có thể kiểm tra một cách tự động nhiều kịch bản. Kết quả có thể được phục hồi lại bằng phương pháp TSEdit có thể truy cập được từ Visual Basic. Hãy xem phần các ví dụ ứng dụng trên MIKE BASIN homepage.

1.5  Modelling concept - Khái niệm lập mô hình

MIKE BASIN hoạt động trên cơ sở mạng sông được số hoá xây dựng trực tiếp trên màn hình máy tính trong ArcViewTM GIS. Tất cả những thông tin liên quan đến hình dạng của một mạng mô phỏng dòng chảy, vị trí của người sử dụng nước, vị trí hồ chứa và điểm lấy nước cũng như điểm thoát nước được xác định bằng cách chỉnh sửa trên màn hình. 

Đầu vào cơ sở của mô hình bao gồm dữ liệu chuỗi thời gian về dòng chảy của lưu vực. Các file đầu vào bổ sung xác định đặc tính và quy tắc vận hành của từng hồ chứa, chuỗi thời gian khí tượng thuỷ văn và dữ liệu thích hợp cho từng công trình cấp nước hay công trình thuỷ lợi như các yêu cầu về chuyển dòng và các thông tin khác mô tả dòng chảy hồi qui. 
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1.6  Schematization - Sơ đồ hoá

Trước khi lập mô hình, điều quan trọng là bạn phải xác định phù hợp mô tả khái quát của lưu vực sông và các đặc tính kèm theo. Khi đánh giá tài nguyên nước trên một lưu vực sông rộng thì người ta thường xem xét nhiều nhu cầu và đặc điểm về nước. Thường thì có nhiều người sử dụng nước cho nông nghiệp lại nằm rải rác trong khu vực. Để kết hợp tất cả những cá thể này trong phần lớn trường hợp cần có nhiều nguồn lực để chạy mô hình. 

Chính vì thế tại giai đoạn xây dựng mô hình một điều quan trọng là xác định giản đồ linh hoạt với mục đích của các nỗ lực lập mô hình và mức độ có sẵn của thông tin.

Các loại mô tả khái quát hay giản đồ đơn giản có thể bao gồm các loại sau:

· Nhóm những nhánh sông nhỏ thành một nhánh sông riêng lẻ nằm trên thượng lưu của điểm lấy nước;

· Nhóm khu vực tưới nhỏ vào một công trình riêng lẻ với một điểm lấy nước;

· Nhóm cấp nước đô thị và cấp nước công nghiệp vào thành một thực thể.

Cũng rất quan trọng khi xác định giản đồ theo cách mà nó có thể biểu diễn được những hoạt động ở mức chi tiết mong muốn trong khi đó không có yêu cầu thêm về sự phân biệt hơn nữa nguồn lực và nhu cầu đồng nhất của việc gộp/nhóm nêu trên.

Một mô mạng sông mô hình là việc đơn giản hoá một hệ thống có tính chất vật lý. Giản đồ mô tả mạng sông vì thế nên phản ánh được chức năng và mối quan hệ qua lại được xác định trong hệ thống sông tự nhiên. Bố trí đó có thể không nhất thiết phải giống như bố trí và kích thước quan sát được trên hệ thống sông tự nhiên. Tuy nhiên, đối với mục đích trình bày trong giai đoạn sau này của một dự án thì thông thường đó là một lợi thế tốt khi thiết kế một mạng sông để mọi người có thể nhận thấy hệ thống sông mà mô hình trình bày một cách vật lý.

1.7  Water distribution among users - Phân bổ nước giữa những người sử dụng

Thông thường, có vài người sử dụng muốn nhận được nước từ cùng một nguồn nước. Trong khái niệm mô hình mạng (network model concept) MIKE BASIN, trường hợp này được biểu diễn bằng một vài nút người sử dụng nước (user nodes) kết nối đến một nút cấp nước đơn.

Trong trường hợp thiếu nước thì có một sự xung đột phát sinh là nguồn nước sẵn có sẽ được phân bổ như thế nào tại một nút cấp nước cho những người sử dụng kết nối đến nút đó. MIKE BASIN có phương pháp đối với nguyên tắc ưu tiên toàn cục và nguyên tắc ưu tiên cục bộ. Nguyên tắc ưu tiên cục bộ được mặc định trong MIKE BASIN. Những nguyên tắc này liên quan đến việc phân bổ nước từ một nút trên sông đến với người sử dụng ngay lập tức khi kết nối đến điểm nút đó. Phương thức mà ưu tiên cục bộ tác động đến nước ngầm và nước mặt cũng khác nhau. Đối với nước mặt, quy tắc về ưu tiên là chặt chẽ và bắt buộc. Hộp hội thoại "Supply nodes" cho phép xác định dãy mà trong đó nhu cầu về nước của điểm nút người sử dụng được đáp ứng (xem phần the reservoir dialog). Điểm nút đầu tiên trong danh sách sẽ nhận được toàn bộ nhu cầu (nếu có) trước khi điểm nút thứ hai được xem xét. Điểm nút thứ hai này sẽ nhận được toàn bộ nhu cầu của nó (nếu có, sau khi điểm nút đầu tiên đã nhận được nước đầy đủ), và cứ tiếp tục như vậy cho các điểm nút sau. Số nước còn lại được chảy xuống điểm nút phía dưới hạ lưu hoặc trong trường hợp không có điểm nút tiếp theo dưới hạ lưu thì nó sẽ chảy ra khỏi khu vực của mô hình. Với nước ngầm, tất cả người sử dụng có chung ưu tiên. Họ đều nhận được cùng một phần nước của nhu cầu nước của họ.  

Nguyên tắc ưu tiên toàn cục là lựa chọn trong MIKE BASIN, được chọn trong Settings dialog. Khi chọn lựa chọn nguyên tắc ưu tiên này thì nước được phân bổ theo một số nguyên tắc mà có thể ảnh hưởng đến điểm nút trong toàn bộ việc thiết lập mô hình. Ví dụ, một người có thể xác định một nguyên tắc mà đảm bảo rằng một người sử dụng ở xa lưu vực vẫn có thể nhận được nước. Không một người nào dù có mằm ở thượng lưu nguồn nước cũng sẽ không nhận được nước nếu nhu cầu của người dùng ở phía hạ lưu không được đáp ứng. Có thể xác định nhiều nguyên tắc ưu tiên cho từng người sử dụng.

1.8  Cycling of input time series - Chu trình của chuỗi thời gian đầu vào

Số liệu về thuỷ văn thông thường không bao gồm được đầy đủ toàn bộ thời gian mà một cuộc mô phỏng mong muốn gây ra một khó khăn về tình trạng thiếu dữ liệu. Đồng thời, có rất nhiều diễn biến thuỷ văn có tính quy luật trong thời gian một năm. Do đó, chúng ta có thể "lấy" dữ liệu bị thiếu từ khoảng thời gian tương ứng của năm khác mà đã có sẵn dữ liệu. Nếu không thì trong MIKE BASIN, công việc tốn nhiều sức lao động này được tiến hành một cách tự động. Nó được xem là ‘chu trình’ và liên quan đến tất cả chuỗi thời gian.

Đối với khoảng thời gian mong muốn muộn hơn ghi chép thì thời gian tương ứng cuối cùng trong ghi chép sẽ được quay vòng; đối với thời gian sớm hơn ghi chép thì giá trị tương ứng đầu tiên sẽ được quay vòng. Công việc quay vòng này là thuộc dạng chung chung trong đó không có yêu cầu cụ thể nào về thời gian tương ứng (ví dụ một năm đầy đủ đầu tiên không nhất thiết phảI bắt đầu bằng tháng 01). Nói chung thì công việc quay vòng yêu cầu một ghi chép trong ít nhất toàn bộ một năm. Sự thay đổi về độ dài của tháng 2 trong năm nhuận sẽ được tự động xem xét.

Để biểu diễn một giá trị hằng số trong chuỗi thời gian, chỉ việc nhập nó vào một dòng đơn, tiếp theo là bằng một đường thẳng giới hạn thông thường của giá trị trống và dấu thời gian (time stamp) ít nhất là một năm khác so với dòng đầu tiên. 

Người sử dụng chỉ việc sử dụng thời gian đã được xác định trong chuỗi thời gian mặc định. Nếu độ dài mô phỏng dài hơn 1 năm thì tất cả chuỗi thời gian đầu vào bắt buộc phải bao trùm khoảng thời gian ít nhất là 1 năm.

II Sử DỤNG MIKE BASIN

Phần này nhằm hướng dẫn từng bước sử dụng MIKE BASIN. Tất cả các thành phần để tạo lập một mô hình tài nguyên nước và mô hình về người sử dụng nước đã được giải thích trong đó bao gồm có việc giải thích cách mô phỏng phân bổ nước và đánh giá kết quả. Phần hướng dẫn này chỉ hạn chế cho các trường hợp nghiên cứu nước mặt cơ bản. Khi các nguyên lý ứng dụng để tạo lập mô hình giống như vậy thì chỉ việc mở rộng mô hình bằng cách thêm vào phần chất lượng nước, nước ngầm, và quy tắc ưu tiên toàn cục được giải thích trong một cuốn sách khác. 

Bộ phần mềm MIKE BASIN và MIKE INFO Land & Water (MILW) về công cụ GIS cho tài nguyên nước được khởi động bằng trình đơn Windows Start -> Programs -> MIKE BASIN & MILW (phiên bản của bạn) -> MIKE BASIN & MILW. Bạn cũng có thể chạy MIKE BASIN với một trong những mô hình, ví dụ (được nạp trực tiếp) từ  thư mục ‘Examples’ trên trình đơn đó. Sau khi làm như vậy thì ArcView sẽ được khởi động, theo đó là cửa sổ startup:
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Bây giờ bạn có thể xác định một thư mục project cho một dự án mới hoặc mở một dự án đã có sẵn (xem phần UpgradeInfo2001.htm trong thư mục cài đặt Help để biết thêm chi tiết về phương thức tiến hành một công việc tạo lập MIKE BASIN trong phiên bản 2001). Project là một file ArcView *.apr, file này cũng chứa những thông tin cần thiết về MIKE BASIN. Lưu ý rằng, không giống trong ArcView chuẩn, MIKE BASIN cho phép bạn dịch chuyển hoặc đặt lại tên cho thư mục project mà bạn vừa tạo. Điều này có thể thực hiện được vì MIKE BASIN sử dụng đường dẫn trong một dự án (bạn cũng có thể có thư mục con trong đường dẫn của một thư mục dự án). Sau khi đã xác định một project, MIKE BASIN sẽ chạy, nó tự động nạp tất cả phần mở rộng của MIKE INFO Land và Water ArcViewamf bạn đã có một cách thích hợp. Bạn có thể xem danh mục các phần mở rộng và nạp/xuất chúng từ hộp hội thoại Tools. 

2.1  MIKE BASIN Settings dialog - Hộp hội thoại MIKE BASIN Setting

Có thể truy cập vào General settings trong hộp hội thoại MIKE BASIN properties (từ trình đơn ‘MIKE BASIN’, chọn ‘Settings…’). Người sử dụng có thể lựa chọn giữa đơn vị SI và đơn vị US. Tất cả đầu vào và đầu ra sẽ mặc định về loại và đơn vị cụ thể. Đơn vị mặc định không thể thay đổi nếu kịch bản hiện thời vẫn đang mở nhưng đơn vị có thể được chỉnh sửa trong time series editor TSEdit. Người sử dụng có thể bao gồm các phần mở rộng và các mô đun bổ sung có sẵn cho phiên bản MIKE BASIN của mình. Phần mở rộng nước ngầm là phần của phiên bản gốc. Hoàn toàn có thể xây dựng một mô hình cho số lượng nước và sau đó thêm vào các mô đun nước ngầm và/hoặc chất lượng nước ở những giai đoạn sau. Quy tắc ưu tiên toàn cục (Global priority rules) cho công tác phân bổ nước có thể được lựa chọn. Tháng bắt đầu/kết thúc của bảng đầu ra hàng tháng cũng được xác định (1 là tháng 1, v.v....).Người sử dụng có thể thay thế MIKE BASIN’s default theme legends bằng theme legend của mình và chọn nạp. Bước tiếp theo: Nhấp vào nút Continue sẽ mở ra MIKE BASIN View để chỉnh sửa hình hoạ. bây giờ thì bạn có thể số hoá một con sông (digitize a river) hoặc sử dụng bản mô phỏng lưu vực (catchment delineation.) 
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2.2  Digitize a river - Số hoá một dòng sông

Một mạng sông để sử dụng trong mô hình MIKE BASIN có thể được tạo ra bằng hai cách:

1. Từ mô phỏng lưu vực của một Mô hình độ cao số (DEM), tạo ra một mạng sông có tỷ lệ chi tiết. 

2. Từ việc số hoá một mạng sông, tạo ra một mạng sông đơn giản. 


Người sử dụng có thể số hoá một mạng sông bằng cách dựa vào một hình ảnh minh hoạ hệ thống con sông tự nhiên đó hoặc là chỉ đơn giản sử dụng một màn hình trống. Một hình ảnh nền có thể được nạp qua trình đơn ‘View’ | ‘Add Theme…’ (select ‘Image data source’). của ArcView.

Bắt đầu bằng cách nhấp vào ‘River button’, đấy là nút chỉnh sửa nằm bên trái: [image: image7.png]



Số hoá bằng cách nhấp chuột trái vào cuối mỗi đoạn (leg), sau đó di chuyển con trỏ đến vị trí mới. Những phần sông riêng lẻ (một chuỗi các legs) được hoàn thiện bằng cách kích đúp vào điểm cuối cùng. Các nhánh sông nên có điểm cuối cùng nằm trên sông chính tại vị trí của ngã ba sông.

Chú ý: Sông thường được số hóa theo hướng hạ lưu. (tức là hướng đi từ thượng lưu -> hạ lưu.) Nếu bạn làm nhầm thì bạn có thể sử dụng công cụ swap direction tool.

2.3  Inserting nodes - Chèn node

Node được thêm vào bằng cách kích vào nút tương ứng trên trình đơn trong danh sách trình đơn và sau đó kích vào vị trí trên View tại vị trí mà nút sẽ được đặt. Chúng có thể được đặt trên hoặc cách xa sông phụ thuộc vào từng loại node:

Nút chỉnh sửa:   [image: image8.png]



· nút biểu diễn trạm đo

· nút để digitize sông 

· nút trên sông (được đặt ở trên sông)

· nút cấp nước (đặt ngoài dòng sông)

· nút tưới (đặt ngoài dòng sông)

· nút hồ chứa (đặt trên và trùng với node trên sông)

· nút thuỷ điện (đặt ngoài dòng sông).

Khi xây dựng một mô hình MIKE BASIN mới, người sử dụng trước tiên phải đặt nút trên sông (các nút khác sẽ bị mờ đi, chúng sẽ trở nên kích hoạt sau bước tiếp theo, tạo một mạng sông (make the network.) Nút trên sông tuy nhiên được đặt một cách tự động trong suốt quát trình phác hoạ lưu vực – do vậy nếu bạn sử dụng cách thứ hai và không muốn đặt thêm nút nữa thì bạn có thể chuyển trực tiếp sang bước tiếp theo dưới đây.

Nút được đặt trên mạng sông bằng cách nhấp chuột trái vào vị trí mong muốn. Một điều quan trọng là thường phải đặt điểm nút tại:

· Điểm cuối thượng lưu của mọi nhánh sông;

· Điểm hội tụ / điểm có hai nhánh sông riêng biệt được số hoá gặp nhau;

· Điểm chuyển hướng / điểm mà một nhánh sông bị chia làm hai;

· Điểm lấy nước trên hệ thống sông;

· Vị trí của hồ chứa (được bổ sung sau).

Khi số hoá một mạng sông, có hai loại điểm nút cơ bản, được gọi là nút lưu vực (catchment node) và điểm nút đơn giản (simple node). Điểm nút lưu vực là các nút tại đó có đính kèm diện tích của lưu vực phụ trên thượng lưu (tức là nó đại diện cho dòng chảy của một lưu vực). Điểm nút đơn giản (simple node) thì không đính kèm diện tích của lưu vực phụ (xem chi tiết tại đây). Khi chèn thêm điểm nút vào mạng sông thì sẽ có một cửa sổ hội thoại xuất hiện để bạn xác định loại điểm nút sẽ chèn. Lưu ý rằng, lưu vực trước tiên sẽ được vẽ sau khi tạo một mạng sông (making the network). 

Thứ tự đặt các điểm nút trên mạng sông không quan trọng. Nếu điểm nút được đặt ngoài mạng sông đã số hoá thì các nút đó sẽ tự động di chuyển đển điểm gần nhất sông nếu nó được công cụ Snap tolerance tìm thấy.

Bước tiếp theo:

· Sau khi các nút được thêm/xoá trên mạng sông: tạo mạng sông (make the network)

· Sau khi người sử dụng nước được thêm vào mạng sông (hoặc khi mạng sông đã được tạo xong): xác định thuộc tính (specifying properties).

2.4  Nodes on the river - Nút trên sông

Hệ thống sông tự nhiên được biểu diễn như là cấu trúc nhánh - điểm. Dòng chảy trên sông được tính toán tại mỗi điểm nút hay giao cắt. Dòng chảy tại một điểm nút ở cuối hạ lưu của một nhánh cụ thể nào đó sẽ là hàm số của:

· Dòng chảy từ điểm nút trên thượng lưu gần nhất;

Đối với một vài nút mà biểu diễn đặc tính bổ sung thì dòng chảy cũng sẽ là hàm số của:

· Diễn toán lưu vực chẳng hạn như thoát nước bề mặt hoặc sự tương tác giữa nước mặt và nước ngầm;

· Dòng chảy hồi qui và/hoặc dòng lấy nước

Nút sẽ tự động quy chiếu với các nút khác. Các điểm nút trên mạng sông có thể có hình dạng khác nhau phụ thuộc xem người sử dụng có được đi kèm với  điểm nút đó hay không hoặc xem rằng ở đó có sự chuyển dòng hay không.

2.5  Making the network - Tạo một mạng sông

Trong bước này, MIKE BASIN sẽ thiết lập hình một mạng sông. Ngoài ra diện tích lưu vực trên phía hạ lưu của điểm nút lưu vực được thiết lập và hiển thị trên View. Yêu cầu là phải tạo lại mạng sông mỗi khi thêm hay xoá đi điểm nút trên sông.

Để tạo một mạng sông, nhấp vào nút Make trên trình đơn:  [image: image9.png]



Bước đầu tiên ‘make’ được thực hiện, hai themes mới sẽ được tạo ra, hai theme đó được gọi là Runoff.shp và Branches.shp sẽ xuất hiện trong Table of Content (Mục lục) cùng với các theme khác. Đối với mạng sông dưới dạng giản đồ (schematic networks), vật thể hiện tên file Runoff.shp có màu xanh bóng. Chúng được vẽ trên từng nhánh sông biểu diễn cho một khu lưu vực phụ (đó là đoạn giữa hai node lưu vực hoặc đoạn giữa nút hạ lưu cuối và nút lưu vực). Trong mạng sông chi tiết (detailed networks) được tạo bằng cách sử dụng công cụ phác hoạ lưu vực, một lưu vực thực được hiển thị dưới màu xanh bóng. Theme Branches.shp biểu diễn kết nối địa hình giữa hai node.

Bước tiếp theo: Sau khi tạo mạng sông, có thể thêm vào phần phân loại của các loại nút (add the other categories of nodes) (hồ chứa, điểm cấp nước, và thuỷ văn) cho mô hình.

2.6  Assigning node attributes / properties - ấn định thuộc tính cho node

Loại ấn định điểm nút yêu cầu có mô tả nhiều hơn về đặc điểm. Ví dụ điểm nút cấp nước yêu cầu thông tin về nhu cầu nước, thông tin về điểm nút nào được sử dụng cho lấy nước v.v... Tất cả những thông tin này được gọi là thuộc tính (hoặc đặc điểm) của nút.

Thuộc tính của nút có thể được tiếp cận theo hai cách:

1. ấn nút edit nằm bên phải nhất trong trình đơn [image: image10.png]


 (the ‘lightning’) , sau đó nhấp vào thành phần mà bạn quan tâm (hoặc là một nút hoặc là một nhánh sông)

2. Nhấp chuột phải vào thành phần mà bạn quan tâm (giữ chuột phải) và chọn ‘Properties’ trong trình đơn xuất hiện. 

Một phương pháp khác để xác định properties là đầu vào Table. Thực tế phương pháp này không sử dụng View. Để sử dụng nó, chọn ‘MIKE BASIN’ |  ‘Table input…’, sẽ viện chứng một bảng với thuộc tính cho tất cả các nút (dưới hình thức đã được sử dụng nội bộ trong MIKE BASIN, do vậy Input by Table chỉ nên được người có trình độ cao một chút sử dụng).

2.7  Time Series Input - Đầu vào chuỗi thời gian

Nhiều hội thoại trong MIKE BASIN có trường để mô tả một chuỗi thời gian đầu vào. Đầu vào đó cho phép cùng một nguyên tắc giống ba lựa chọn/ba nút:
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1. Người sử dụng có thể chọn một chuỗi thời gian có sẵn bằng cách nhấp vào biểu tượng ‘open file’ nằm bên phải của trường đầu vào

2. Người sử dụng có thể tạo ra một chuỗi thời gian mới bằng cách nhấp vào nút ‘New’. Sau khi đặt tên trong hộp hội thoại xuất hiện, một chuỗi thời gian mặc định phù hợp với các thành phần và giá trị ‘hợp lý’ cho tất cả các bước thời gian được sao chép vào thư mục dự án (được lưu dưới tên do người sử dụng xác định).

3. Người sử dụng có thể chỉnh sửa bất kỳ một chuỗi thời gian đầu vào nào xuất hiện trong trường đầu vào bằng cách nhấp nút ‘Edit’ (bước này có thể được làm sau bước 2 ở trên).

2.8  Selecting Nodes - Chọn điểm nút

Có nhiều hộp hội thoại trong MIKE BASIN yêu cầu bạn chọn nút (ví dụ nút người sử dụng nhận nước từ hồ chứa, nút mà bạn muốn có kết quả, v.v...). Những hộp hội thoại này đều có nút [image: image12.png]


 ‘select feature’  cạnh mỗi trường có yêu cầu mô tả các node. Chọn nút được thực hiện theo cách chuẩn của Windows, tức là bằng cách ấn chuột trái và sau đó chuyển con trỏ chuột đến điểm nút cần chọn. Một hộp hội thoại sẽ xuất hiện, phác hoạ ra khu vực được chọn. 

Trong một vài trường hợp, bạn muốn chọn vài điểm nút ở các vị trí riêng biệt (chẳng hạn vài người sử dụng của một hồ chứa theo thứ tự ưu tiên). Để làm điều này, ấn nút ‘shift’ khi lựa chọn node thứ hai và nút bổ sung trong cùng một cách như đã giải thích ở trên. Nếu bạn không ấn nút shift thì sự lựa chọn bổ sung sẽ thay thế sự lựa chọn trước đó. 

2.9  Copying Properties - Sao chép thuộc tính 

Nhiều hộp hội thoại trong MIKE BASIN có một công cụ để lập mô hình nhanh bằng cách sao chép đầu vào sang đối tượng khác cùng một thời gian. Đặc tính sao chép có sẵn cho các dữ liệu được bình thường hoá. Ví dụ, đầu vào dòng chảy trong MIKE BASIN là khu vực trên đơn vị tính, do đó vài lưu vực lân cận (với đặc tính thuỷ văn tương tự) có thể sử dụng cùng chuỗi thời gian dòng chảy mặt cụ thể. 
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‘sao chép đến đặc tính đã được chọn’ thường thực hiện bằng cách chọn hộp tương ứng, sau đó chọn tất cả đặc tính của cùng một theme (điểm nút, nhánh, hoặc lưu vực) mà thuộc tính sẽ được sao chép đến.sao chép bao gồm tất cả các dữ liệu được kèm trong hình chữ nhật trong cửa sổ hội thoại và trong cửa sổ này cũng bao gồm cả các checkbox. Trong ví dụ, có ‘Method’, ‘Runoff data’, và ‘Groundwater recharge data’ (ở đây phần "dữ liệu bổ cập nước ngầm" không kích hoạt). Sao chép có tác dụng khi nhấp nút ‘Apply’ hoặc ‘OK’. Người dùng thường được nhắc phải xác nhận.
 

2.10  Specifying connections - Xác định kết nối 

Người sử dụng nước (cấp nước, tưới tiêu, và thuỷ điện) bắt buộc phải kết nối đến điểm nút trên sông. Nói cách khác, điểm (nút) của lấy nước và dòng chảy hồi bắt buộc phải được xác định. Hộp hội thoại thuộc tính về người sử dụng nước có trường tương ứng, ví dụ:
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Đối với mọi loại kết nối, nhấp vào nút ‘Select features’ phía bên phải của trường đầu vào. Sau đó, chọn điểm nút tương ứng trong View. ID của nút được sử dụng một cách nội bộ trong MIKE BASIN xuất hiện trong trường đầu vào (ID của nút này cũng sẽ hiện ra khi nhấp chuột phải vào điểm nút và được sử dụng cho Bảng đầu vào trong trình đơn ‘MIKE BASIN’).

Trong một vài trường hợp, vài điểm nút sẽ kết nối với một người sử dụng. Để chọn vài nút, giữa nút shift khi chọn. ID của nút xuất hiện trong trường đầu vào theo thứ tự được chọn, cách nhau bằng dấu phẩy. Thứ tự được chọn phải tuân theo ưu tiên.

Khi nhấp vào nút Apply hoặc OK trong cửa sổ hội thoại properties, kết nối phù hợp được vẽ như là đường thẳng trong View. Đường thằng đen chỉ ra ưu tiên đầu tiên còn đường thằng xanh chỉ ra mức ưu tiên ít hơn.

2.11  Network Topology - Hình học của mạng

Kiểm tra hình học của mạng giúp cho bạn xác định sự không tương thích trong khi tạo lập mô hình (kết nối sai), đặc biệt khi chạy kết quả mô phỏng trong tình trạng có thông báo về lỗi trong suốt thời gian kiểm tra dữ liệu đầu vào. Khuyến nghị rằng nên tiến hành kiểm tra hình học của tất cả các theme trong hộp hội thoại trước khi chạy mô hình lần đầu tiên (từ trình đơn ‘MB Tools’, chọn ‘Check topology’).

Phần lớn lỗi xảy ra khi kết nối của người sử dụng không được nêu rõ theo một hướng, trong khi đó trong MIKE BASIN, chúng bắt buộc phải được xác định cả hai. Ví dụ, một thuộc tính về cấp nước nên chỉ ra được các điểm nút sông mà người ta lấy nước từ đó và các thuộc tính của điểm nút sông đó nên chỉ ra được điểm nút cấp nước phía trên với vai trò là người sử dụng nước hạ lưu. Những điều có thể cho là thừa nhưng thực tế lại quan trọng vì mặc dù một kết nối là duy nhất nhưng sự ưu tiên theo từng hướng là khác nhau.

2.12  Changing the Model - Thay đổi mô hình

Điểm nút và nhánh sông có thể được đặt lại tên, bị xoá hoặc chuyển đi sau khi chúng được thêm vào mô hình. Để thực hiện bất kỳ một động tác nào ở trên, kích chuột phải vào đối tượng quan tâm, giữ chuột phải. Một trình đơn sẽ xuất hiện với lựa chọn chỉnh sửa. (Trình đơn này cũng có những lựa chọn khác như lựa chọn hiển thị kết quả.)

2.13  Running a simulation - Chạy mô hình

Công tác tạo lập mô hình được hoàn thành sau khi "tạo" một mạng sông và xác định tất cả đầu vào trong hộp hội thoại tương ứng (bạn có thể muốn kiểm tra phần hình dạng). Sau đó có thể bắt đầu chạy mô phỏng dòng nước (và mô phỏng chất lượng nước nếu mô đun WQ được cài đặt) bằng cách kích vào nút  [image: image15.png]


 "running man". Hộp hội thoại thực hiện sẽ hiện ra.
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· ID mô phỏng 

· Tham số mô phỏng

· Sử dụng tham số từ mô phỏng trước 

· thời gian mô phỏng 

· độ dài mô phỏng 

· ID mô phỏng Các lựa chọn mô phỏng

· lập lại từng năm cho hồ chứa 

· suy đoán lượng chảy từ lưu lượng quan sát 

· chỉ tạo ra kết quả tại các nút được chọn 

· tự động nạp kết quả mô phỏng 

· tạo ra bảng kết quả dạng html 

· tạo dữ liệu cho việc trình bày kết quả 

2.14  Examining results - Kiểm tra kết quả

Sau khi mô phỏng chạy, kết quả có thể được nạp bằng cách nhấp một trong hai nút trên trình đơn:  [image: image16.png]



Nút bên trái nạp kết quả mà kết quả này hoặc có thể được truy cập hoặc có thể được hiển thị trong View (bước này không cần thiết nếu lựa chọn ‘automatically load results’ được chọn trong hội thoại Simulation).

Nút bên phải nạp cơ sở dữ liệu kết quả mà trên đó người sử dụng có thể thực hiện truy vấn.

Lưu ý: Để tạo ra hình hoạt kết quả trong View hoặc chạy truy vấn trong cơ sở dữ liệu kết quả, nút ‘create data for enhanced results presentation’ bắt buộc phải được chọn trong cửa sổ hội thoại Simulation (tức là khi bắt đầu khởi động một mô phỏng).
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